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Tóm tắt: Từ giữa thế kỷ XIX, Nhật Bản phải đối mặt với nguy cơ xâm lược ngày càng lớn từ các nước 

phương Tây. Trước tình hình đó, các chính quyền cai trị tại Nhật Bản triển khai nhiều đối sách khác nhau 
nhằm bảo vệ an ninh quốc gia. Trong khi Mạc phủ Tokugawa lựa chọn cách tiếp cận thỏa hiệp có tính toán, 
chính quyền Minh Trị mạnh dạn tiến hành cải cách toàn diện nhằm hiện đại hóa đất nước và tạo ra thế và lực 
mới đối phó với các mối đe dọa. Trong khi sự linh hoạt của Mạc phủ giúp hóa giải các nguy cơ trước mắt, 
chính sách cải cách dưới thời Minh Trị không chỉ tạo ra sức mạnh thực sự để bảo vệ đất nước và mà còn tạo 
đà để Nhật Bản vươn lên trở thành một cường quốc. Trường hợp của Nhật Bản là bài học quan trọng về ngoại 
giao giải quyết khủng hoảng và chiến lược phát triển đất nước trong thế bị bao vây. 

Từ khoá: Nhật Bản, Mạc phủ, Minh Trị Duy Tân, An ninh quốc gia 
Abstract: From the mid-nineteenth century onward, Japan faced an increasingly imminent threat of 

invasion from Western colonial powers. In response to this challenge, successive Japanese governments 
implemented various policies to safeguard national security. While the Tokugawa shogunate adopted a 
calculated, compromise-oriented approach, the Meiji government pursued bold and comprehensive reforms to 
modernize the country and build new foundations of strength. The shogunate’s flexibility helped neutralize 
immediate threats, but the Meiji reforms not only created the real capabilities needed to defend the nation; 
they also laid the groundwork for Japan’s emergence as a great power. Japan’s experience offers significant 
lessons in crisis diplomacy and national development under conditions of geopolitical encirclement. 
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1. Mở đầu 

Trong thế kỷ XIX, khi các nước châu á và 

châu Phi lần lượt bị các cường quốc phương 

Tây thuộc địa hóa, Nhật Bản là một trong 

số ít quốc gia không những không bị chia 

cắt, xâm chiếm mà còn tranh thủ vươn lên 

trở thành cường quốc. Tại thời điểm năm 

1842, cú sốc Chiến tranh nha phiến khiến 

Nhật Bản vốn lúc đó vẫn là một đảo quốc 

“khép hờ” với cấu trúc phong kiến tán 

quyền, buộc phải tự xem xét và điều 

chỉnh. Trong thập niên 1840, chế độ Mạc 

phủ đã từ bỏ phần nào chính sách “tỏa 

quốc” (1) bằng sắc lệnh 1842 cho phép tiếp 

tế khi tàu nước ngoài ghé bờ, một nhượng 

bộ nhỏ nhưng có tính biểu tượng lớn. 

Khoảng một thập niên sau, chuyến hải 

trình của Đề đốc Perry (1853-1854) buộc 

Nhật Bản ký Hiệp ước Kanagawa và tiếp 

nối là Hiệp ước Harris 1858, đặt nền móng 

cho một chuỗi điều ước bất bình đẳng với 

các cường quốc phương Tây.  

Trong hơn nửa thế kỷ XIX, giới cầm 

quyền Nhật Bản đứng trước tình thế “gọng 

kìm”: bên ngoài là áp lực ngoại giao pháo 

hạm và mối đe dọa quân sự từ các cường 

quốc phương Tây; bên trong là bất ổn kinh 

tế-xã hội, gia tăng mâu thuẫn giữa các giai 

tầng, giữa trung ương và các phiên trấn. 

Việc xử lý kịp thời các nguy cơ an ninh 

trước mắt và giải quyết được bài toán căn 

bản về sức mạnh đã giúp Nhật Bản tránh 
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được số phận thuộc địa, bị đô hộ của nhiều 

quốc gia châu á khác. Mục tiêu chính của 

bài viết là làm rõ tình thế an ninh quốc gia 

Nhật Bản phải đối phó giai đoạn 1842-

1912 và phân tích cách thức Nhật Bản ứng 

phó với các mối đe dọa quân sự từ bên 

ngoài (2). Với những mục tiêu này, bài viết 

sử dụng thuyết cân bằng mối đe dọa của 

Stephen Walt để phân tích, giải thích ứng 

xử của Nhật Bản và kết cấu thành 4 phần: 

(i) Tình hình nội trị Nhật Bản và khu vực 

giai đoạn 1842-1912; (ii) Nhận thức của 

Nhật Bản các mối đe dọa an ninh, (iii) Các 

chính sách đối phó với các mối đe dọa an 

ninh của Nhật Bản; và iv) Bài học kinh 

nghiệm từ mô hình của Nhật Bản.  

2. Tình hình khu vực và nội trị Nhật Bản 

Từ 1603 đến 1868, Nhật Bản nằm dưới 

sự cai trị của chế độ Mạc phủ Tokugawa 

(bakufu) với cơ chế “bakuhan”, gồm có 

chính quyền trung ương do Shogun cai trị 

(võ quan cao cấp, mặc dù đứng dưới Thiên 

hoàng nhưng có quyền lực quân sự và 

chính trị tối cao) và các phiên trấn (han) - 

lãnh địa do các daimyo (đại danh) cai quản. 

Hệ thống này giúp tạo ra một cấu trúc 

quyền lực song song với Shogun nắm quyền 

lực trung ương trên danh nghĩa và các 

daimyo quản hạt các phiên trấn. Cơ cấu 

quyền lực này giúp duy trì hòa bình, ổn 

định trong nước, nhưng cũng bộc lộ sự 

phân mảnh, chia rẽ khi phải đối mặt với 

các thế lực từ bên ngoài. Shogun chỉ nắm 

đối ngoại, quốc phòng trên danh nghĩa, 

song các phiên trấn lớn như Satsuma, 

Chôsh có sức mạnh và động cơ riêng. Khi 

người phương Tây xuất hiện với pháo hạm 

và yêu cầu mở cửa, cơ chế quyền lực phân 

tán này khiến việc ra quyết sách chậm 

chạp và gia tăng mâu thuẫn nội bộ (3).  

Qua một số chỉ dụ từ năm 1633 đến 

1639, nhằm bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, 

Mạc phủ Tokugawa đã thực hiện chính 

sách “tỏa quốc” (sakoku), hạn chế giao 

thiệp với người nước ngoài, đặc biệt là 

người phương Tây. Theo chính sách này, 

Nhật Bản chỉ mở bốn cửa khẩu để giao 

thương với người nước ngoài, bao gồm: 

Nagasaki (buôn bán với người Hà Lan và 

người Trung Quốc), Tsushima (buôn bán 

với người Triều Tiên), phiên Matsume 

(buôn bán với người Ainu) và phiên 

Satsuma (buôn bán với vương quốc Lưu 

Cầu) (4). Chính sách “tỏa quốc” một mặt 

giúp đảm bảo an ninh nội bộ, hạn chế được 

ảnh hưởng từ phương Tây nói chung và 

Thiên chúa giáo nói riêng trong thời gian 

dài. Tuy nhiên, do bị cô lập với thế giới, 

trình độ phát triển và khoa học công nghệ 

của Nhật Bản bị phương Tây bỏ xa. Nhật 

Bản tụt hậu ở những lĩnh vực quan trọng 

cho phòng thủ như đóng tàu vỏ sắt, pháo 

tầm xa, hậu cần, thông tin liên lạc. Các 

công sự ven vịnh Edo (tên cũ của Tokyo) 

gấp rút dựng lên không bù đắp nổi khoảng 

cách công nghệ. Hơn nữa, do thiếu một nền 

tảng công nghiệp nặng, nỗ lực tự cường của 

từng phiên trấn chỉ mang tính chắp vá (5). 

Trong bối cảnh đó, thế kỷ XIX chứng 

kiến sự trỗi dậy nhanh chóng của các cường 

quốc châu Âu và Mỹ trên cơ sở công nghiệp 

hóa và gia tăng sức mạnh quân sự. Sự phát 

triển của tàu hơi nước, đại pháo, súng máy, 

điện báo,... giúp rút ngắn thời gian di 

chuyển giữa các châu lục, thúc đẩy làn 

sóng mở rộng thuộc địa để tìm thị trường, 

nguồn cung nguyên liệu và khẳng định vị 

thế quốc gia (6) (7). Sự dịch chuyển cán cân 

quyền lực toàn cầu theo hướng có lợi cho 

các nước công nghiệp khiến châu á trở 

thành đối tượng bị xâm chiếm, xâu xé. ở 

ấn Độ, Anh củng cố quyền cai trị, kiểm 

soát một vùng lãnh thổ rộng lớn sau binh 

biến năm 1857 (8). Từ ấn Độ như là đại 

bản doanh, thực dân Anh thiết lập chuỗi 

thương cảng - trạm tiếp tế qua Aden, 
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Colombo, Singapore, Hồng Kông, kiểm soát 

các các tuyến đường biển kết nối châu ¸ - 

châu Âu (9) ở Đông Nam á lục địa, Anh lần 

lượt thôn tính Hạ Miến (1852) rồi Thượng 

Miến (1885), hợp nhất Miến Điện vào ấn 

Độ thuộc Anh, mở cửa sông Irrawaddy để 

ngăn chặn sự mở rộng của Pháp từ sông 

Mª-k«ng (10).  

Châu ¸ đã từng bước rơi vào chế độ thực 

dân của các cường quốc phương Tây. Quân 

đội Pháp nổ súng tấn công bán đảo Sơn Trà 

(Đà Nẵng) năm 1858 mở đầu chiến dịch 

quân sự để xâm lược Việt Nam, thiết lập 

Liên bang Đông Dương năm 1887 gồm lãnh 

thổ của Việt Nam, Campuchia, sau thêm 

Lào. Hà Lan trong khi đó củng cố quyền ở 

“Đông ấn” (Indonesia), mở rộng kiểm soát ra 

ngoài Java và tiến hành chiến tranh Aceh 

(từ 1873) nhằm khóa eo biển Malacca từ 

phía Nam. Nga bành trướng qua Trung ¸ 

tới sát Tân Cương, rồi ra Viễn Đông; chiếm 

hữu vùng Hắc Long Giang - Primorye (Hiệp 

ước Aigun 1858, Bắc Kinh 1860), tăng cường 

hạm đội Thái Bình Dương, khởi công tuyến 

đường sắt xuyên Siberia (1891). Hoa Kỳ sau 

cuộc chiến với Tây Ban Nha (1898) chiếm 

Philippines, gia tăng hiện diện tại Tây Thái 

Bình Dương với một lực lượng hải quân 

hùng hậu. Cuộc Chiến tranh nha phiến lần 

thứ nhất (1839-1842) buộc Trung Quốc chấp 

nhận chuỗi điều ước bất bình đẳng, cắt 

nhượng Hồng Kông, mở nhiều cảng cho nước 

ngoài vào thông thương, chấp nhận ngoại 

lãnh tài phán (11). 

3. Lý luận về cân bằng mối đe dọa  

Lý thuyết “cân bằng mối đe dọa” 

(balance of threat) của Stephen M. Walt ra 

đời như một sự bổ sung quan trọng đối với 

lý thuyết “cân bằng quyền lực”. Thay vì cho 

rằng các quốc gia luôn cân bằng trước 

quyền lực thuần túy, Walt lập luận rằng họ 

chủ yếu phản ứng trước mức độ đe dọa cảm 

nhận được. Theo Walt, “mối đe dọa” được 

cấu thành bởi bốn nhân tố: (i) sức mạnh 

tổng hợp; (ii) sự kề cần về địa lý - kẻ ở gần 

đáng ngại hơn kẻ ở xa, (iii) năng lực tấn 

công của đối thủ, và (iv) ý đồ tấn công (12).  

Sức mạnh tổng hợp (aggregate power) 

được Walt hiểu theo nghĩa rộng gồm quy mô 

dân số, nền tảng công nghiệp-kinh tế, năng 

lực công nghệ, nguồn lực quân sự và tổ chức 

nhà nước. Đây là “nền tảng” để một chủ thể 

có thể sở hữu sức mạnh cưỡng bức các chủ 

thể khác. Tuy nhiên, sức mạnh tổng hợp lớn 

không đồng nghĩa chủ thể đó là mối đe dọa 

lớn nếu không có ý đồ tấn công và ràng buộc 

thể chế. Ngược lại, một chủ thể “không quá 

mạnh” vẫn được xem là đáng quan ngại nếu 

chủ thể đó có khả năng chuyển hóa sức 

mạnh tổng hợp của mình thành năng lực 

tấn công. 

Sự kề cận địa lý (geographic proximity) 

làm gia tăng khả năng đe dọa vì chi phí 

triển khai lực lượng, thời gian cảnh báo, độ 

sâu chiến lược và “cửa ngõ” tiếp cận mục 

tiêu đều có lợi cho bên ở gần. Chẳng hạn, 

với hai đất nước sở hữu sức mạnh ngang 

nhau, nước ở gần thường được xem là mối 

nguy hại lớn hơn so với nước ở xa. Do đó, 

các vùng “đệm” (buffer), khoảng cách biển, 

hay chuỗi căn cứ tiền phương đều có giá trị 

định hình cảm nhận đe dọa của bên còn lại. 

Năng lực tấn công (offensive 

capabilities) là khả năng đánh nhanh, 

đánh sâu, được thể hiện qua: lực lượng cơ 

động, hoả lực chính xác, năng lực đổ bộ/áp 

chế trên không-trên biển, tấn công mạng, 

vũ khí tầm xa,... Khi năng lực tấn công của 

đối phương vượt trội so với năng lực phòng 

thủ của chủ thể, chủ thể sẽ phải đối mặt 

với rủi ro bị cưỡng bức hoặc bị “ép phải 

chấp nhận thỏa hiệp”.  

ý đồ tấn công (offensive intentions) là 

nhân tố được thể hiện qua các diễn ngôn của 
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đối phương, các học thuyết quân sự mang 

tính tấn công, các tuyên bố mở rộng chủ 

quyền, hoặc các hành vi cưỡng ép lặp đi lặp 

lại. Stephen Walt nhấn mạnh đây là nhân tố 

khó đo lường, bởi nó được hình thành dựa trên 

nhận thức chủ quan của chủ thể và thường 

gặp phải yếu tố “nhiễu”. Mặc dù vậy, đây lại là 

nhân tố tiên quyết trong việc xác định các mối 

đe dọa. Thông qua quá trình tiếp nhận tín 

hiệu-giải thích-phản hồi tín hiệu, các chủ 

thể dần hình thành nhận thức về đối 

phương, qua đó tạo cơ sở để đánh giá xem 

đối phương có phải là mối đe dọa hay không. 

Để đối phó với các mối đe dọa an ninh, 

Stephen M.Walt cho rằng các quốc gia 

thường chọn chính sách liên minh 

(alliance). Ông đã đưa ra hai dạng liên 

minh thường thấy, đó là: cân bằng 

(balancing) - thành lập liên minh để chống 

lại mối đe dọa; và phù thịnh 

(bandwagoning) - ngả theo chính kẻ đe dọa 

để giảm thiểu rủi ro (13). Chính sách cân 

bằng thường được cho là phổ biến hơn, bởi 

đa số các quốc gia bị đe dọa đều muốn 

tránh phụ thuộc vào kẻ có khả năng cưỡng 

bức mình. Về phía “phù thịnh”, chính sách 

này thường được áp dụng trong trường hợp 

quốc gia bị đe dọa quá yếu, bị cô lập, hoặc 

khi cán cân lực lượng nghiêng lệch hẳn về 

phía kẻ đe dọa, khiến mọi nỗ lực cân bằng 

đều không có kết quả.  

Tuy nhiên, từ mô hình của Walt, có thể 

thấy lựa chọn chính sách của các quốc gia 

không chỉ gói gọn trong hai chính sách 

trên. Mục tiêu của các nước bị đe dọa 

không chỉ là làm suy giảm quyền lực của 

đối phương mà còn là làm suy giảm mức độ 

đe dọa mà bản thân cảm nhận được. Để 

làm được điều đó, các nước tìm cách tác 

động lên từng nhân tố hình thành mối đe 

dọa, chẳng hạn như: gia tăng sức mạnh 

tổng hợp thông qua tự lực phát triển (cũng 

được xem là một dạng cân bằng quyền lực); 

hạn chế năng lực tấn công của đối phương 

bằng cách thiết lập vùng đệm; tăng cường 

can dự và các biện pháp xây dựng lòng tin 

để ngăn chặn ý đồ tấn công. Trong các 

phần 4, 5, bài viết sẽ áp dụng thuyết cân 

bằng mối đe dọa để phân tích và lý giải 

nhận thức và các ứng xử của Nhật Bản 

trước các mối đe dọa an ninh từ phương 

Tây trong giai đoạn 1842 - 1912.  

4. Nhận thức của các chính quyền 

Nhật Bản về các mối đe dọa xâm lược  

Từ những năm 40 của thế kỷ XIX đến 

trước thời kỳ Minh Trị Duy Tân, Nhật Bản 

nhận thức mối đe dọa an ninh trực tiếp từ 

phương Tây. Nhận thức ấy vốn là sự tiếp 

nối của các giai đoạn trước, khi Nhật Bản 

từng coi Thiên chúa giáo của phương Tây 

là một mối nguy cơ về tư tưởng, đe dọa đến 

quyền lực của Mạc phủ cũng như bản sắc 

dân tộc Nhật Bản. Tuy nhiên, cho đến khi 

Chiến tranh nha phiến lần thứ nhất tại 

Trung Quốc kết thúc (1839-1842), Nhật 

Bản mới nhận thức rõ ràng về mối đe dọa 

quân sự từ các cường quốc phương Tây.  

Nhật Bản đã nhận thức nguy cơ từ sức 

mạnh quân sự tấn công của phương Tây kể 

từ sau cuộc Chiến tranh nha phiến lần thứ 

nhất tại Trung Quốc - được coi là cuộc “so 

găng” đầu tiên giữa Trung Quốc và một 

nước phương Tây. Trong suốt chiều dài lịch 

sử, Nhật Bản luôn coi Trung Quốc là nền 

văn minh cao nhất, là trung tâm của trật 

tự thế giới Hoa Di tại châu á. Các nước 

phương Tây chỉ được xem là “Di”, tức 

những quốc gia thiếu văn minh, kém phát 

triển hơn. Do đó, thất bại của Trung Quốc 

trong Chiến tranh nha phiến trước người 

Anh - những kẻ vốn chỉ là “di địch” - được 

xem là một sự kiện gây chấn động đối với 

Nhật Bản (14). Người Nhật khi ấy buộc 

phải có cách nhìn nhận khác về sức mạnh 

của phương Tây cũng như vị trí của Nhật 

Bản trong trật tự thế giới đương thời (15). 
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Trong tác phẩm á phiện thủy mạt (Ahen 

Shimatsu) (1843), Saito Chikudo phân tích 

tương quan lực lượng quân sự giữa nhà 

Thanh và Anh quốc, trong đó chỉ rõ sức 

mạnh quân sự của người Anh. Mặc dù rộng 

lớn hơn về diện tích và đông hơn về dân số, 

Trung Quốc thất bại trước sức mạnh của 

hải quân và lục quân Anh, phải chập nhận 

những nhượng bộ “nhục nhã”.   

Lo sợ trên được khẳng định khi tháng 7-

1853, Nhật Bản phải đối phó với hạm đội 

của Phó Đề đốc Matthew C.Perry ở vịnh 

Edo. Sự xuất hiện của hạm đội 4 tàu chiến 

Mỹ tại vịnh Edo đã giúp người Nhật tận 

mắt chứng kiến sức mạnh quân sự của 

phương Tây. Tại thời điểm đó, Nhật Bản 

chưa có tàu hơi nước hay động cơ hơi nước. 

Học giả Edwin O.Reischauer nhận định 

người Nhật đã kinh sợ trước quy mô và hỏa 

lực của tàu chiến Mỹ, mà họ gọi là “những 

con tàu đen”. Họ cũng nhận ra rằng những 

khẩu đội pháo mà Nhật Bản đang sử dụng 

sẽ không đủ sức để bảo vệ Edo nói riêng và 

đất nước nói chung trước khí tài quân sự 

phương Tây (16). Chứng kiến với tàu chiến 

Mỹ tiếp cận vịnh Edo đã khiến người Nhật 

có một cái nhìn rõ nét hơn về tương quan 

lực lượng chênh lệch giữa Nhật Bản và các 

đế quốc phương Tây đương thời, qua đó làm 

sâu sắc hơn nhận thức của Nhật Bản về 

sức mạnh tổng hợp và sức mạnh tấn công 

của mối đe dọa phương Tây. 

Người Nhật cũng ý thức được ý đồ xâm 

lược của phương Tây sau Chiến tranh nha 

phiến. Trong giai đoạn đó, nhiều học giả 

Nhật sau khi tiếp cận với cách Trung Quốc 

miêu tả về Chiến tranh nha phiến đã kêu 

gọi đất nước lấy đó làm gương. Họ cho rằng 

mặc dù Nhật Bản không liên quan đến các 

cuộc đụng độ giữa phương Tây và Trung 

Quốc, song đất nước cũng đang phải đối 

diện với nguy cơ bị đe dọa độc lập, chủ 

quyền (17). Sau Trung Quốc, việc gây chiến 

với Nhật Bản và áp đặt mở cửa giao thương 

chỉ là vấn đề thời gian. Nhận thức của 

Nhật Bản về ý đồ tấn công của phương Tây 

càng trở nên sâu sắc hơn sau sự kiện tàu 

chiến Mỹ tiếp cận vịnh Edo năm 1853. 

Theo thông lệ, các tàu từ phương Tây sẽ 

phải cập bến cảng Nagasaki, song Phó Đề 

đốc Matthew C.Perry vẫn cho rằng ông cần 

vào Edo để gặp Shogun Mạc phủ để chuyển 

quốc thư đề nghị thiết lập quan hệ thương 

mại giữa Mỹ và Nhật Bản. Sự xuất hiện 

của hạm đội tàu chiến Mỹ đã cho thấy rõ ý 

đồ sử dụng vũ lực của nước này nếu như 

Nhật Bản tiếp tục từ chối thông thương. 

Nói cách khác, Mỹ, thậm chí cả các nước 

phương Tây khác, sẽ sẵn sàng tấn công 

Nhật Bản, nếu như chính quyền Tokugawa 

vẫn duy trì chính sách “tỏa quốc”. Nhật 

Bản đã tiếp nhận tín hiệu đe dọa trên và 

nhìn nhận ra ý đồ tấn công của Mỹ. Điều 

này được thể hiện rõ nét thông qua sự điều 

chỉnh chính sách của chính quyền 

Tokugawa đối với Mỹ và các nước phương 

Tây trong những năm sau đó.  

Về sự kề cận địa lý, sự hiện diện của 

quân đội phương Tây tại các khu vực xung 

quanh Nhật Bản đã khiến người Nhật có 

nhận thức về tính khẩn cấp của các mối đe 

dọa. Nhật Bản vốn là một đảo quốc, do đó 

về lý thuyết, quốc gia này có thể tránh được 

các cuộc tấn công trực tiếp từ những vùng 

lãnh thổ xung quanh. Tuy nhiên, với sự 

xuất hiện của các tàu chiến cỡ lớn với động 

cơ hơi nước, việc di chuyển và tiếp vận trên 

biển không còn là một trở ngại đối với 

người phương Tây. Với các hạm đội được 

trang bị hỏa lực mạnh, hải quân của các 

nước phương Tây hoàn toàn có thể triển 

khai các cuộc tấn công quy mô vào các vùng 

lãnh thổ xa xôi.  

Bên cạnh đó, các hoạt động quân sự của 

phương Tây ở châu á khiến Nhật Bản cảm 

giác bị bao vây. Sự hiện diện của Anh tại 
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Hồng Kông-Singapore, Pháp ở Đông Dương, 

Hà Lan tại Đông ấn, cùng đà nam tiến của 

Nga tới bờ Thái Bình Dương và Triều Tiên, 

hình thành một vòng vây xung quanh Nhật 

Bản, khơi dậy quan ngại của người Nhật về 

sự kề cận của các mối đe dọa an ninh. Từ các 

vùng thuộc địa lân cận, quân đội viễn chinh 

có thể đổ bộ vào Nhật Bản bất cứ lúc nào. 

Sau này, trong thời kỳ Minh Trị Duy Tân, 

Nhật Bản cho rằng sự hiện diện của các 

nước phương Tây ở các vùng lãnh thổ xung 

quanh Nhật Bản là các thách thức an ninh 

đối với nước Nhật, ngay cả khi các nước này 

không hề có ý đồ tấn công (18). Quan niệm 

ấy đã hình thành nên tư duy của Nhật Bản 

về vùng đệm an ninh, tạo tiền đề cho các 

cuộc viễn chinh xâm lược của người Nhật 

trong giai đoạn sau này.  

Về sức mạnh tổng hợp, người Nhật ban 

đầu chưa nhận ra khoảng cách lớn giữa 

giữa một nền kinh tế bán nông nghiệp của 

Nhật Bản và các đế quốc công nghiệp đã 

hiện đại hóa trước nhiều thập niên. Quá 

trình công nghiệp hóa ở Anh, Pháp, Đức và 

sau đó là Hoa Kỳ đã tạo ra năng lực sản 

xuất vũ khí hỏa lực mạnh (pháo, súng máy), 

tàu chiến cỡ lớn, phương tiện liên lạc vượt 

trội. Cùng với đó, cơ chế quản trị, tài chính 

và thuế khoá ở phương Tây cho phép huy 

động nguồn lực chiến tranh ở quy mô mà 

Tokugawa và cả Minh Trị thời đầu khó theo 

kịp. Trong thời kỳ Mạc Phủ, do chính sách 

“tỏa quốc”, việc tiếp cận tri thức phương Tây 

chủ yếu thông qua hoạt động giao thương 

với Hà Lan ở Nagasaki và phong trào Lan 

học (Rangaku) người Nhật. Đến thời kỳ 

Minh Trị, người Nhật nhận ra không thể chỉ 

đánh đuổi người Phương Tây với súng đạn 

của họ, mà cần phải học tập cả những cải 

cách chính trị, xã hội vốn là nền tảng của 

sức mạnh phương Tây (19). Do đó, ngay sau 

khi củng cố quyền lực, chính phủ Minh Trị 

đã triển khai Sứ mệnh Iwakura (1871-73), 

cử 48 quan chức, học giả cùng khoảng 50 

sinh viên, phụ tá đi tham quan học tập ở Mỹ 

và các nước châu Âu, thăm nhà máy và các 

cơ quan chính phủ, gặp gỡ các nhà lãnh đạo, 

cung cấp báo cáo chi tiết về thực tiễn phát 

triển của phương Tây. Một số thành viên 

của đoàn sau đó trở thành các nhà lãnh đạo 

chủ chốt của chính phủ Minh Trị. Khi chiến 

tranh Pháp-Phổ nổ ra năm 1870, Nhật Bản 

cử hai quan sát viên  với mục đích quan sát 

trực tiếp chiến tranh giữa hai cường quốc 

châu Âu.  

Trường hợp của Nhật Bản cho thấy giới 

tinh hoa các nước này nhận thức rõ các mối 

đe dọa từ bên ngoài, phản ánh bốn nhân tố 

cấu thành của mối đe dọa theo lý thuyết 

của Stephen Walt, gồm có: (i) sức mạnh 

tổng hợp; (ii) sức mạnh tấn công; (iii) sự kề 

cận về địa lý và (iv) ý đồ xâm lược. Trong 

giai đoạn 1842-1912, Nhật Bản chủ yếu coi 

các nước phương Tây là mối đe dọa chính. 

Nếu như ở giai đoạn trước, thách thức đến 

từ phương Tây chủ yếu là tư tưởng, bản sắc, 

hay quyền lực của giai cấp thống trị Nhật 

Bản, thì đến giai đoạn này, phương Tây đã 

trở thành một mối đe dọa an ninh thường 

trực, thách thức độc lập và chủ quyền, chính 

sách biệt lập của Nhật Bản. Phương Tây 

không chỉ vượt trội về sức mạnh tổng hợp 

mà cả sức mạnh quân sự tấn công (hỏa lực 

mạnh, cơ động), mà còn thể hiện rõ ý đồ xâm 

chiếm, cũng như có hiện diện thường trực 

quanh lãnh thổ của Nhật Bản. Trước các 

nguy cơ hiện hữu từ phương Tây, các chính 

quyền Nhật Bản đứng trước lựa chọn khó 

khăn, hoặc là chấp nhận mở cửa và các áp 

đặt từ bên ngoài, hoặc phát động một cuộc 

chiến không cân sức.   

5. Đối sách của Nhật Bản trước các 

mối đe dọa từ phương Tây  

Từ những năm 1840 đến thời kỳ Minh 

Trị Duy Tân, Nhật Bản đã trải qua nhiều 
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thay đổi trong chính trị nội bộ. Sau những 

thất bại liên tiếp trước các phong trào nổi 

dậy, chính quyền Tokugawa đã buộc phải 

trao trả lại quyền lực cho Thiên hoàng 

Minh Trị năm 1868, kết thúc mô hình Mạc 

phủ kéo dài gần 700 năm ở Nhật Bản. 

Trước mối đe dọa từ bên ngoài và với sức 

mạnh quân sự, kinh tế hạn chế, Mạc phủ 

Tokugawa và chính phủ Minh Trị đều đặt 

mục tiêu bảo vệ an ninh, độc lập chủ quyền 

của đất nước lên hàng đầu. Tuy nhiên, cách 

thức ứng phó đối phó với mối đe dọa của 

hai chính quyền có khác nhau, phản ứng 

những ưu tiên và tư tưởng khác nhau giữa 

các nhà lãnh đạo.  

5.1. Chế độ Mạc phủ Tokugawa: 

“Phù thịnh” có tính toán, hóa giải 

nguy cơ chiến tranh  

Mạc phủ Tokugawa đề cao mục tiêu bảo 

vệ an ninh và hệ thống chính trị nội bộ, bảo 

vệ quyền lực nhà nước của chế độ Mạc phủ. 

Mục tiêu này được đề ra trong bối cảnh chế 

độ Mạc phủ đang có dấu hiệu khủng hoảng 

khi phải đối mặt với các thách thức nghiêm 

trọng ở cả trong và ngoài nước. Nhằm đạt 

được các mục tiêu về an ninh của mình, 

Mạc phủ Tokugawa đã thực hiện chính 

sách phù thịnh có tính toán, chấp nhận các 

nhân nhượng trước mắt để có “câu giờ”, tìm 

cách củng cố sức mạnh. 

Sau Chiến tranh nha phiến, Mạc phủ đã 

phải mở cửa một số thương điếm. Sau khi 

va chạm với tàu Mỹ tiếp cận vịnh Edo vào 

năm 1853, chính quyền Tokugawa nhận 

thức được mối đe dọa khó có thể đánh bại 

từ phương Tây và đã phải chấp nhận chính 

sách “phù thịnh”, đồng ý ký kết Hiệp ước 

Kanagawa với Mỹ. Theo đó, Nhật Bản đồng 

ý mở hai hải cảng Shimoda và Hakodate 

cho tàu bè Mỹ qua lại, đồng thời cho phép 

thành lập một lãnh sự quán Mỹ ở Shimoda 

(20). Sự kiện trên đã được xem là dấu chấm 

hết cho chính sách “tỏa quốc” kéo dài xấp xỉ 

200 năm của chính quyền Tokugawa, là 

nhượng bộ của Nhật Bản trước áp lực từ các 

nước phương Tây. Sau đó, Nhật Bản lần lượt 

buộc phải ký kết hiệp ước với nhiều nước 

phương Tây khác như Anh (1854), Nga 

(1855), Hà Lan (1856). Đến năm 1858, chính 

quyền Tokugawa đã ký kết một hiệp ước 

thương mại toàn diện với Mỹ, thay thế cho 

Hiệp ước năm 1854. 

Bên cạnh việc mở hai cảng biển để thông 

thương, chế độ Mạc phủ cũng phải chấp nhận 

nhiều nhượng bộ khác về chủ quyền. Hiệp ước 

Kanagawa quy định rằng nếu như Nhật Bản 

cho phép bất cứ một quốc gia nào có đặc 

quyền thì Mỹ cũng sẽ được hưởng đặc quyền 

đó mà không cần phải thông qua đàm phán 

(Điều IX) (21). Theo Hiệp ước Shimoda ký kết 

với Nga vào năm 1855, Nhật Bản phải đồng ý 

để người Nga vi phạm pháp luật tại Nhật Bản 

được xét xử tại các tòa án lãnh sự của Nga, 

theo luật pháp của Nga (một hình thức của 

quyền tài phán ngoài lãnh thổ) (22). Nhật 

cũng đã đồng ý một điều khoản tương tự trong 

Hiệp ước được ký kết với Mỹ vào năm 1858 

(Điều VI) (23). Những điều khoản như trên 

được xem là sự xâm phạm thô bạo đối với chủ 

quyền và quyền tài phán của Nhật Bản, thể 

hiện tính “bất bình đẳng” trong quan hệ giữa 

Nhật Bản và phương Tây.  

Chính sách “phù thịnh” đã thể hiện rõ sự 

quan ngại sâu sắc của Nhật Bản trước bất 

cân bằng sức mạnh với phương Tây. Các nhà 

lãnh đạo Nhật Bản nhận thức được sự yếu 

kém về quân sự. Khi Perry rời vịnh Edo 

năm 1853, lãnh đạo Mạc phủ (shogun) gửi 

thư cho các lãnh phiên (daimyo) tham vấn 

về cách thức đối phó với tối hậu thư của 

Tổng thống Mỹ Millard Fillmore. Các ý kiến 

nhấn mạnh nhu cầu duy trì chính sách biệt 

lập của Nhật Bản nhưng thừa nhận việc bảo 

vệ Nhật Bản trước hạm đội của Perry là 

không khả thi. Theo đó, quan điểm chủ đạo 

là chấp nhận thỏa hiệp để có thêm thời gian 
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mua sắm vũ khí và công nghệ của phương 

Tây, đủ sức bảo vệ đất nước. Theo đó, khi 

Perry quay trở lại tháng 2-1854, Mạc phủ 

chấp nhận ký Hiệp ước Kanagawa, kết thúc 

215 năm theo đuổi chính sách “tỏa quốc”. 

“Phù thịnh” không có nghĩa là “đầu hàng”, 

mà là cách để chính quyền Tokugawa có 

thêm thời gian học hỏi, tiếp nhận tri thức, 

công nghệ, sức mạnh của phương Tây (24). 

Dù bị phê phán là chú trọng bảo vệ 

quyền lực chính trị và “hèn nhát”, song “phù 

thịnh” cũng có thể được xem là hành động 

duy lý của Mạc phủ Tokugawa nhằm bảo vệ 

an ninh cốt lõi của Nhật Bản. Các nước khác 

(như triều đình nhà Thanh ở Trung Quốc, 

triều đình nhà Nguyễn ở Việt Nam) kiên 

quyết theo đuổi chính sách “hải cấm” và “bế 

quan tỏa cảng”, thậm chí đàn áp các tín đồ 

Thiên chúa giáo nhằm bài trừ, hạn chế ảnh 

hưởng của phương Tây khiến mâu thuẫn bị 

đẩy cao, cuối cùng dẫn đến chiến tranh. Do 

thực lực yếu, các nước này đều bị “thuộc địa 

hóa”, đánh mất độc lập một phần hoặc toàn 

phần. Mặc dù các chính sách của Mạc phủ 

Tokugawa còn nhiều hạn chế khi đặt Nhật 

Bản vào thế bất bình đẳng với phương Tây, 

làm gia tăng các mâu thuẫn trong nước, 

song đây lại là tiền đề quan trọng, mang tới 

một giai đoạn hòa bình tạm thời, quý giá cho 

Nhật Bản. 

Tuy vậy, chính sách “phù thịnh” của 

Mạc phủ Tokugawa đã gây ra những chia 

rẽ nghiêm trọng trong nội bộ. Sau khi tiến 

hành “mở cửa” bằng một loạt các hiệp ước 

bất bình đẳng, Mạc phủ Tokugawa đã vấp 

phải sự chống đối mạnh mẽ từ các chí sĩ 

của phong trào “Tôn Vương đảo Mạc”, “Tôn 

Vương nhương Di” - những người cho rằng 

các hiệp ước mà Mạc phủ đã ký kết là nỗi “« 

danh” “vết nhơ” của nước Nhật (25). Các chí 

sĩ “Tôn Vương nhương Di” đã thực hiện 

nhiều biện pháp mang tính bạo lực như tấn 

công người nước ngoài, ám sát các quan 

chức của chính quyền Tokugawa và những 

người theo phái Tây học. Trong bối cảnh 

ấy, Mạc phủ Tokugawa đã tiến hành đàn 

áp mạnh mẽ các chí sĩ Tôn Vương nhương 

Di, tạo nên sự kiện “Thanh trừng Ansei” 

(26). Trái ngược với thái độ “mềm dẻo” cầu 

hòa khi đối mặt với sức ép từ bên ngoài, 

Mạc phủ đã thẳng tay sử dụng bạo lực để 

giải quyết sức ép từ bên trong. Việc chỉ tập 

trung vào mua sắm vũ khí, củng cố công sự 

và đàn áp các phong trào phản kháng 

khiến bộ máy phân tán, gia tăng mâu 

thuẫn nội bộ, công nghiệp hạ tầng yếu kém, 

tính chính danh suy giảm, dẫn đến sự sụp 

đổ của chính quyền Tokugawa.  

5.2. Chính phủ Minh Trị: xây dựng 

sức mạnh toàn diện, đẩy lùi mối đe dọa  

Chính phủ Minh Trị không chỉ theo đuổi 

mục tiêu né tránh chiến tranh, mà còn 

hướng đến việc xóa bỏ hiệp ước bất bình 

đẳng, gia tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia 

để đẩy lùi các mối đe dọa đến từ phương 

Tây. Điều này được thể hiện rõ nét thông 

qua động thái như tăng cường sức mạnh đất 

nước và tái đàm phán các hiệp ước bất bình 

đẳng mà chính quyền Tokugawa đã ký kết 

trước đó. Để thực hiện mục tiêu trên, chính 

phủ Minh Trị có những động thái ngoại giao 

khéo léo để tránh xung đột nhưng theo đuổi 

tư duy “canh tân”, xây dựng nhà nước tập 

quyền, quân đội mạnh, kinh tế vững để đối 

với các thách thức an ninh đương thời. 

Chính sách này thể hiện ở ba phương diện.  

Thứ nhất, Minh Trị nhận thức rõ hơn về 

bất cân bằng sức mạnh, do đó tìm cách cải tổ 

toàn diện (duy tân), củng cố sức mạnh tổng 

hợp của Nhật Bản. Về quân sự, chính phủ 

Minh Trị chủ trương tổ chức và huấn luyện 

quân đội theo mô hình của nước Phổ. Theo 

đó, chính quyền bãi bỏ chế độ quân sự dựa 

trên lực lượng samurai, ban hành sắc lệnh 

thành lập quân đội thường trực và thi hành 

chế độ tuyển quân trên toàn quốc (27).  Tất 
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cả con trai 20 tuổi trên cả nước, bất kể là quý 

tộc hay thường dân, đều phải tham gia nghĩa 

vụ quân sự trong 3 năm và dự bị trong 6 năm 

(28). Với chính sách trên, chính phủ Minh Trị 

không chỉ xóa bỏ tàn dư của chế độ Mạc phủ, 

mà còn tạo tiền đề cho một quân đội Nhật 

Bản sắp xếp lại theo mô hình tập trung, 

chính quy của phương Tây, góp phần nâng 

cao khả năng bảo vệ an ninh của Nhật Bản 

trước những mối đe dọa bên ngoài.  

Về chính trị - xã hội, chính phủ Minh 

Trị tiến hành “phế phiên lập huyện” 

(haihan-chiken), theo đó bãi bỏ sự tồn tại 

của 265 phiên cũ, thành lập chính quyền 

địa phương mới với 3 phủ và 72 huyện 

(tương đương với cấp tỉnh ngày nay của 

Việt Nam) (29). Như vậy, chính phủ Minh 

Trị đã thủ tiêu tình trạng cát cứ của các 

phiên hạt dưới thời Mạc phủ, thành lập 

nên các đơn vị hành chính mới chịu sự 

kiểm soát và quản lý chặt chẽ từ chính 

quyền trung ương. Động thái trên đã thể 

hiện nỗ lực của Minh Trị cùng nội các của 

ông trong việc thống nhất quốc gia, từ đó 

gia tăng sự đoàn kết và khả năng tập hợp 

lực lượng, huy động nguồn lực trong nước 

nhằm đối phó với các mối đe dọa bên ngoài.  

Về kinh tế - công nghiệp, chính phủ Minh 

Trị đã tiến hành các cuộc cải cách địa tô, cho 

phép mua bán ruộng đất và đóng tô thuế 

bằng tiền (bỏ chế độ thu tô bằng thóc), mở 

đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản 

tại Nhật. Tô thuế thu được sẽ được chuyển 

hóa thành tiền vốn, góp phần giải quyết tình 

trạng khó khăn về tài chính của đất nước, 

đồng thời tạo nguồn lực để đầu tư cho quá 

trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Chính phủ Minh Trị cũng tiến hành tập 

trung nguồn lực để xây dựng các cơ sở thiết bị 

và cơ sở công nghiệp, đồng thời khuyến khích 

sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu ra nước ngoài 

để đổi lấy ngoại tệ (30). Những chính sách về 

kinh tế - tài chính của chính phủ Minh Trị đã 

góp phần gia tăng nguồn lực của Nhật Bản, 

tạo tiền đề cơ bản cho sự phát triển hưng 

thịnh của đất nước.  

Cuối cùng, về giáo dục, chính phủ Minh 

Trị đã thành lập Bộ Giáo dục để quản lý và 

phát triển giáo dục trong cả nước, hướng tới 

một nền giáo dục toàn dân. Học tập hệ thống 

giáo dục của Pháp, chính phủ Minh Trị đã 

lập ra nhiều trường Đại học, Trung học và 

Tiểu học trên khắp cả nước, qua đó tạo điều 

kiện thúc đẩy sự phổ cập giáo dục, nâng cao 

dân trí. Chính phủ Minh Trị còn cử sứ đoàn 

Iwakura sang các nước Âu - Mỹ (1871-1873), 

đồng thời gửi hàng loạt du học sinh sang 

phương Tây học các ngành quân sự, khoa học, 

luật, kinh tế,...  Ngoài ra, chính phủ cũng tiến 

hành mời các giảng viên nước ngoài về giảng 

dạy tại các trường học Nhật Bản (31). Có thể 

thấy, với việc tập trung vào giáo dục, chính 

phủ Minh Trị đang nỗ lực “chấn hưng dân 

khí”, phát triển nguồn nhân lực quốc gia, từ 

đó tạo ra những điều kiện cơ bản để nâng cao 

sức mạnh tổng hợp của đất nước.  

Trên thực tế, việc học hỏi các thành tựu 

của phương Tây đã được áp dụng dưới thời 

Mạc phủ Tokugawa, song đó mang tính 

chắp vá, rời rạc, chưa đi kèm với những cải 

cách mang tính hệ thống. Khác với Mạc 

phủ, chính phủ Minh Trị thể hiện rõ quyết 

tâm duy tân đất nước, tăng cường sức 

mạnh tổng hợp quốc gia một cách toàn 

diện. Từ góc độ chủ nghĩa hiện thực, Nhật 

Bản đã thực hiện chính sách “cân bằng 

quyền lực” toàn diện với các mối đe dọa của 

mình, không chỉ chú ý đến “mua vũ khí, 

công nghệ từ phương Tây” mà chú trọng 

phát triển sức mạnh tổng hợp, nội lực công 

nghiệp, hệ thống quản trị. Thay vì tìm 

kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài và chấp nhận 

phụ thuộc, chính phủ Minh Trị theo đuổi 

chính sách cân bằng “nội sinh”, nâng cao 

sức mạnh tổng hợp của quốc gia, giúp xây 

dựng tiềm lực lâu dài.  
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Thứ hai, với sức mạnh gia tăng, chính 

phủ Minh Trị đã nỗ lực xóa bỏ các hiệp ước 

bất bình đẳng được ký kết dưới thời Mạc 

phủ Tokugawa, từng bước gỡ bỏ các mối đe 

dọa. Cụ thể, năm 1878, Nhật Bản đã tiến 

hành tái đàm phán với Mỹ về vấn đề tự chủ 

thuế quan và được Mỹ chấp thuận. Năm 

1894, điều khoản về quyền tài phán ngoài 

lãnh thổ (extraterritorial rights) trong Hiệp 

ước Anh - Nhật được hủy bỏ. Sau đó, điều 

khoản này cũng được xóa bỏ trong các hiệp 

định với mười bốn nước phương Tây khác, 

bao gồm cả Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Nga, Hà 

Lan và Italy. Như vậy, đến cuối của thế kỷ 

XIX, Nhật Bản đã loại bỏ được các hiệp ước 

bất bình đẳng, qua đó khẳng định vị thế 

ngang hàng của nước này và phương Tây. 

Theo Irie Akira, việc sửa đổi những hiệp 

ước bất bình đẳng trên không chỉ đơn 

thuần là xóa đi nỗi tủi nhục của Nhật Bản 

mà còn liên quan tới vấn đề tăng cường 

kinh tế, tạo cơ sở củng cố sức mạnh đất 

nước (32). Ngoài ra, việc tự chủ áp đặt thuế 

quan đối với hàng hóa nước ngoài giúp tạo 

ra một nguồn thu mới cho chính phủ Nhật 

Bản. Nhờ vậy, chính phủ có thể tăng cường 

nguồn lực cho các chính sách phát triển 

kinh tế, cơ sở hạ tầng của đất nước, qua đó 

nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, tái 

lập “cân bằng quyền lực” đối với các nước 

phương Tây. Loại bỏ quyền tài phán ngoài 

lãnh thổ của các nước phương Tây giúp 

chính phủ Minh Trị tái lập chủ quyền, 

khẳng định vị thế mới của đất nước.  

Thứ ba, chính phủ Minh Trị nỗ lực tạo 

ra các vùng đệm an ninh xung quanh Nhật 

Bản thông qua việc sáp nhập, xâm lược các 

vùng lãnh thổ khác. Cụ thể, năm 1879, 

Nhật Bản đã sáp nhập vương quốc Lưu 

Cầu, thành lập nên huyện Okinawa 

(thường được gọi là tỉnh Okinawa) (33). 

Tiếp đến, sau khi giành chiến thắng trong 

chiến tranh Thanh - Nhật (1895), Nhật 

Bản đã buộc nhà Thanh phải nhượng lại 

đảo Đài Loan và đảo Bành Hổ cho mình, 

đồng thời thành công chấm dứt sự ảnh 

hưởng của nhà Thanh tại bán đảo Triều 

Tiên (34). Năm 1905, Nhật Bản tiếp tục 

giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh 

với đế quốc Nga, qua đó buộc triều đình 

Nga hoàng phải nhượng lại phía Nam đảo 

Sakhalin và quần đảo Kuril cho Nhật (35). 

Năm 1910, Nhật tiến hành xâm lược Triều 

Tiên, sáp nhập quốc gia này vào lãnh thổ 

của mình. Như vậy, với việc tiến hành các 

cuộc viễn chinh xâm lược, Nhật Bản đã 

từng bước thiết lập nên các vùng đệm an 

ninh, qua đó tăng cường sự hiện diện của 

quân đội Nhật Bản tại các khu vực ngoài 

lãnh thổ chính quốc. Điều này không chỉ 

giúp Nhật Bản trấn an những lo ngại về sự 

kề cận địa lý của các mối đe dọa, mà còn 

tạo ra “bàn đạp”, “sân sau” chiến lược cho 

Nhật Bản, giúp nước này nhanh chóng ứng 

phó với các cuộc tấn công từ bên ngoài.  

Có thể thấy, dưới thời Minh Trị, Nhật 

Bản đã có những động thái đối phó với các 

mối đe dọa an ninh một cách toàn diện hơn. 

ở cấp độ thứ nhất, Nhật Bản chỉ đơn thuần 

đưa ra các chính sách nội bộ, tập trung cải 

cách đất nước, nâng cao sức mạnh tổng hợp 

quốc gia để đạt vị thế “cân bằng quyền lực” 

với phương Tây. Đến cấp độ thứ hai, Nhật 

Bản sẵn sàng sử dụng công cụ ngoại giao, 

tái đàm phán lại các hiệp ước bất bình 

đẳng với phương Tây, qua đó vừa nâng cao 

vị thế, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho công 

cuộc phát triển và bảo vệ an ninh quốc gia. 

Đến cấp độ thứ ba, Nhật Bản sẵn sàng sử 

dụng vũ lực để bảo vệ an ninh của mình, 

thậm chí còn giành chiến thắng trong cuộc 

chiến tranh với Nga, vốn từng được xem là 

vượt trội về sức mạnh. Sự gia tăng về cấp độ 

trong hành động của Nhật Bản phản ánh sự 

gia tăng về thế và lực của quốc gia trong 

tương quan với các mối đe dọa. Theo đó, thế 

và lực càng lớn, quốc gia sẽ càng có nhiều lựa 

chọn chính sách trong việc phản ứng với các 
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thách thức an ninh. Đây chính là nhân tố 

quyết định giúp Nhật Bản hoàn thành mục 

tiêu bảo vệ an ninh đất nước của mình.  

6. Đánh giá kết quả và bài học kinh 

nghiệm  

Nhìn chung, chiến lược đối phó với các 

mối đe dọa của Nhật Bản đã đạt được 

thành công to lớn khi có thể bảo vệ an ninh, 

độc lập và chủ quyền lãnh thổ quốc gia. 

Mặc dù các chính sách của Mạc phủ 

Tokugawa đã đặt đất nước vào tình trạng 

bị lệ thuộc, song nhìn chung Nhật Bản dưới 

thời Tokugawa vẫn tránh được các cuộc 

xung đột trực tiếp với phương Tây. Trên 

tiền đề đó, chính phủ Minh Trị thúc đẩy cải 

cách toàn diện, qua đó không chỉ hóa giải 

thế bị lệ thuộc mà còn thành công xây dựng 

Nhật Bản trở thành cường quốc. Bài học 

thành công của Nhật Bản bắt nguồn từ một 

số nhân tố như sau:  

Thứ nhất, những đánh giá “sát thực” về 

tương quan lực lượng, hệ lụy chiến tranh 

và lựa chọn chính sách “linh hoạt” của Mạc 

phủ đã tạo động lực cho những bước tiến 

sau này của Nhật Bản. Tuy rằng Mạc phủ 

Tokugawa đã đánh đổi một số lợi ích quốc 

gia để duy trì một nền hòa bình không bền 

vững với phương Tây, song người Nhật 

không cam chịu với tình trạng đó mà tìm 

cách để từng bước giành lại độc lập, chủ 

quyền. “Phù thịnh có tính toán” là công cụ 

chiến lược tạm thời để mua thời gian nâng 

cấp năng lực, chứ không trở thành rào cản 

tâm lý cố hữu làm tê liệt hành động. 

Trường hợp Tokugawa cho thấy nhượng bộ 

có chọn lọc trước pháo hạm đã giúp Nhật 

Bản né tránh chiến tranh khi nội lực còn 

yếu, nhưng vì thiếu chiến lược tổng thể, các 

bước cải tổ chậm chạp, không khéo léo 

trong xử lý mâu thuẫn nội bộ khiến nhượng 

bộ trượt thành quán tính.  

Thứ hai, tư duy cởi mở, quyết tâm cải cách 

toàn diện, xây dựng sức mạnh tổng hợp của 

đất nước của chính phủ Minh Trị là yếu tố 

quyết định sự vươn lên của Nhật Bản. Trong 

khi các nhà nước phong kiến khác tại châu ¸ 

vẫn chịu nhiều ảnh hưởng của tư tưởng “bảo 

hoàng” và khước từ mô hình phát triển của 

phương Tây, chính phủ Minh Trị đã mạnh dạn 

loại bỏ những yếu tố thủ cựu, sẵn sàng học tập 

phương Tây để phát triển. Công cuộc “Minh 

Trị Duy Tân” đã thay đổi Nhật Bản cả về 

chính trị-chính quyền, kinh tế-công nghiệp, 

văn hóa-xã hội-giáo dục, và an ninh-quốc 

phòng, nâng cao năng lực tổng hợp của đất 

nước. Minh Trị cũng khéo léo hóa giải các mâu 

thuẫn nội bộ, vừa gây sức ép, vừa mua chuộc, 

vừa hòa giải giữa các phe phái, củng cố đoàn 

kết nội bộ để có được sự ủng hộ chính trị với 

các cải tổ sâu rộng của mình.  Qua cải cách và 

mở cửa, Nhật Bản không chỉ có đủ sức mạnh 

để “cân bằng quyền lực” với các mối đe dọa 

phương Tây, mà còn hòa nhập hơn với phương 

Tây do sự tương đồng về mô hình phát triển, 

qua đó giảm thiểu nguy cơ bị xâm lược.  

Thứ ba, trong quá trình “duy tân”, chính 

phủ Minh Trị coi trọng học hỏi và áp dụng 

những mô hình tốt nhất, tiên tiến nhất, 

phát triển thành những công thức riêng. 

Thay vì áp dụng rập khuôn theo mô hình 

phát triển của một nước duy nhất, chính 

phủ Minh Trị đã tiến hành nghiên cứu mô 

hình của nhiều nước phương Tây, từ đó lựa 

chọn ra những đặc điểm phù hợp nhất để 

áp dụng với Nhật Bản. Cụ thể, về chính trị, 

chính phủ Minh Trị học tập theo thể chế 

của Anh và Đức, tiến hành xây dựng nhà 

nước quân chủ lập hiến Nhật Bản. Về quân 

đội, chính phủ Minh Trị tổ chức và huấn 

luyện lục quân theo mô hình của Phổ (sau là 

Đức), hải quân theo mô hình của Anh. Về 

giáo dục, chính phủ Minh Trị lại học tập mô 

hình giáo dục nhiều cấp của Pháp. Chính sự 

học hỏi có chọn lọc ấy đã giúp Nhật Bản tiếp 

thu những giá trị ưu việt của từng nước 

phương Tây, từ đó đẩy nhanh quá trình 

“duy tân”, nâng cao sức mạnh quốc gia 

nhằm đối phó với các mối đe dọa.  
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Mặc dù đạt được nhiều thành tựu nổi 

bật, song các chính sách đối phó với mối đe 

dọa của Nhật Bản vẫn còn tồn tại hạn chế khi 

khiến Nhật Bản mắc kẹt trong “thế lưỡng 

nan về an ninh”. Việc Nhật Bản tiến hành 

xâm chiếm các lãnh thổ xung quanh để tạo 

lập vùng đệm an ninh vô hình trung khiến 

nước này trở thành một mối đe dọa đối với các 

quốc gia trong khu vực. Sai lầm này là tiền đề 

cho các phong trào chống lại Nhật Bản tại các 

thuộc địa trong giai đoạn sau này, tiêu biểu 

là tại Triều Tiên với phong trào Ngày 1 tháng 

3 (1919). Trên thực tế, các phong trào chống 

đô hộ tại các thuộc địa chưa thể là mối đe dọa 

trực tiếp đến an ninh của Nhật Bản, song 

chúng làm suy yếu các vùng đệm an ninh, 

gây ra những tổn thất về mặt chiến lược đối 

với Nhật Bản. Rút kinh nghiệm từ trường 

hợp ấy, các nước cần phải tính toán đến lợi 

ích của các nước láng giềng, các nước trong 

khu vực, cũng như các đối tác trong quá trình 

hoạch định chính sách, sao cho đạt được sự 

hài hòa về lợi ích giữa các bên.  

Có thể thấy rằng, chuỗi đối sách của 

Nhật Bản trước các mối đe dọa an ninh 

trong giai đoạn 1842 - 1912 nhìn chung đã 

bảo vệ được an ninh của nước này trước các 

thách thức đến từ phương Tây. Tuy rằng có 

thời điểm Nhật Bản buộc phải chấp nhận 

chính sách phù thịnh, thậm chí phải thỏa 

hiệp với các mối đe dọa, bị đặt trong tình 

thế bất bình đẳng với các cường quốc châu 

Âu và dễ bị tổn thương về an ninh. Song, 

khác với đa số các nước châu á, nước Nhật 

đã cải cách thành công, thoát khỏi nguy cơ 

trở thành thuộc địa của các nước phương 

Tây và vươn lên thành một cường quốc. 

Những đối sách trước các mối đe dọa của 

chính phủ Minh Trị không chỉ bảo vệ được 

an ninh quốc gia, mà còn tạo điều kiện xây 

dựng tiềm lực đất nước, đưa Nhật Bản trở 

thành một thế lực hùng mạnh tại châu ¸.  

Trường hợp của Nhật Bản là một hình 

mẫu về một chính sách an ninh thành công. 

Trong thời kỳ Mạc phủ, khả năng nhận thức 

được mối đe dọa và đánh giá đúng tương 

quan lực lượng đã giúp Nhật Bản tránh được 

cuộc chiến tranh không cân sức. Dù có phần 

cực đoan, chính sách “phù thịnh” của chế độ 

Mạc phủ là một tinh toán thực dụng, khôn 

ngoan, giúp “câu giờ” để chuẩn bị lực lượng. 

Dưới thời Thiên hoàng Minh Trị, Nhật Bản 

đối phó với mối đe dọa một cách toàn diện 

hơn, không chỉ giải tỏa nguy cơ xung đột 

hiện hữu, mà còn gia tăng sức mạnh tổng 

hợp, tạo dựng các vùng đệm để đẩy lùi các 

nguy cơ an ninh. Theo đó, Nhật Bản thực 

hiện một loạt các cải cách quan trọng để 

củng cố hệ thống chính quyền, xây dựng 

các nền tảng công nghiệp, xây dựng quân 

đội, thiết lập quan hệ cân bằng hơn với các 

cường quốc phương Tây. Đây là một chiến 

lược kinh điển trong việc ứng phó với các 

chính sách an ninh; do đó, trường hợp của 

Nhật Bản đến nay vẫn còn giá trị tham 

khảo, nhắc nhở các quốc gia về tầm quan 

trọng của thế và lực đất nước trong việc 

đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài. 

__________________ 
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